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5.2. Hiệu quả hoạt động của mô hình 
Hiệu quả hoạt động của mô hình kế hoạch an toàn nước được thể hiện cụ thể qua các số liệu thống kê về 

tình hình sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường tại xã Phú Đức và Mỹ Hòa như sau:  
Bảng 4. Số hộ sử dụng nước từ các trạm cấp nước tại xã Mỹ Hòa và Phú Đức 

Xã Mỹ Hòa (hộ) Xã Phú Đức (hộ) 
Thời gian ấp 1 ấp 2 ấp 3 ấp 4 ấp 5 ấp K8 ấp k9 Cụm dân cư 
6/2006 165 29 197 11 0 196 206 109 
6/2007 380 39 502 38 5 246 358 121 
6/2008 395 105 608 66 45 264 396 168 
5/2009 460 197 809 110 87 304 422 200 
 
Tỷ lệ sử dụng nước từ các trạm cấp nước của ấp 1 

so sánh thời điểm trước dự án (6/2006) và thời điểm 
khi kết thúc dự án (5/2009) cho thấy số hộ sử dụng 
nước từ trạm cấp nước tăng 2,8 lần và ấp 3 tăng 4,1 
lần. Tại xã Phú Đức có 926 hộ sử dụng nước từ 3 
trạm cấp nước tham gia dự án chiếm tỷ lệ 58,8%, tỷ lệ 
hộ dân tham gia sử dụng nước từ các trạm cấp nước 
khi kết thúc dự án tăng từ 1,5 đến 2 lần so với trước 
khi có dự án. Sự gia tăng số hộ sử dụng nước sạch đã 
chứng tỏ hiệu quả hoạt động của mô hình kế hoạch 
an toàn nước, người dân đã thấy được sự an tâm và 
lợi ích của việc sử dụng nước từ các trạm cấp nước. 

KẾT LUẬN 
- Hoạt động của Ban điều hành Kế hoạch an 

toàn nước của các tuyến tỉnh, huyện và xã là rất tốt. 
Tỷ lệ cộng tác viên nắm được mục đích của Kế 
hoạch an toàn nước từ 81,8% ở xã Phú Đức và 
89,4% ở xã Mỹ Hoà. 

- Các trạm cấp nước đã chủ động trong công tác 
súc rửa định kỳ bồn chứa, xả bỏ cặn trong đường ống, 
chất lượng nước của các trạm cấp nước 100% đạt chỉ 
tiêu lý hóa. 

- Tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng nước máy cho tắm 
giặt, sinh hoạt đã tăng từ 36% lên 85,3% ở Mỹ Hòa và 
80% ở Phú Đức. Số hộ gia đình tham gia sử dụng 
nước máy trên một năm chiếm tỷ lệ cao 92,7%. 72,5 
% số hộ gia đình khảo sát biết các trạm cấp nước xúc 
rửa bồn chứa định kỳ, 74,2% hộ gia đình cho biết khi 
phát hiện các sự cố liên quan đến hệ thống cấp nước 
sẽ báo ngay với trạm cấp nước để xử lý, 68,2% số 
người được phỏng vấn biết chất lượng nước mình 
đang sử dụng có đạt tiêu chuẩn hay không.  

- Tỷ lệ % số người cho biết phải thường xuyên vệ 
sinh dụng cụ chứa nước là 71,4%, dụng cụ chứa nước 

phải đậy kín nắp 96,4%; không sử dụng dụng cụ múc 
nước nhiễm bẩn để lấy nước 82,1%;  

- Trên 92,7% số hộ gia đình chứa nước có nắp 
đậy; 98,7% đến 99,2% các lu chứa nước sạch sẽ 
không có rong riêu và cặn bám; khu vực sử dụng 
nước sách sẽ khô ráo và sạch từ 82,3% đến 86,7%; 
sử dụng dụng cụ múc nước sạch sẽ từ 94,6% đến 
96,6%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước từ trạm cấp 
nước tăng từ 2,8 lần đến 4,1 lần. 

- Thực hiện Kế hoạch an toàn nước đạt hiệu quả 
cao và phù hợp, có thể nhân rộng đối với các địa 
phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

KHUYẾN NGHỊ 
- Cần tiếp tục nghiên cứu và áp dụng mô hình này 

để xác định tính phù hợp tại các vùng miền khác nhau 
trên phạm vi cả nước.  

- Nhân rộng mô hình này tại các địa phương có 
điều kiện tương tự tại khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long. 
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ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG GÃY GÒ MÁ CUNG TIẾP  
Ở NHỮNG BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ BẰNG NẸP VÍT TỰ TIÊU  

TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN VIỆT NAM – CU BA 
 

Trương Mạnh Dũng, Nguyễn Danh Toản 
 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng,X quang gãy 

xương gò má cung tiếp (GMCT) ở người bệnh vào 
điều trị bằng nẹp vít tự tiêu tại Bệnh viện RHM Trung 
Ương Hà Nội và Khoa phẫu thuật hàm mặt- Bệnh 
viện Việt Nam-Cu ba-Hà Nội. Phương pháp: Nghiên 

cứu các trường hợp gãy xương GMCT được phẫu 
thuật bằng nẹp vít tự tiêu với kỹ thuật chọn mẫu thuận 
tiện (19 người bệnh) nhằm mô tả những đặc điểm lâm 
sàng, X quang, các hình thái gãy qua các thông tin từ 
hồ sơ bệnh án, mẫu nghiên cứu trực tiếp và bằng 
phân loại của Knight- North  
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Kết quả: Về lâm sàng: Dấu hiệu lõm bẹt gò má 
chiếm 57.89%, tiếp đến dấu hiệu mất liên tục bờ ổ mắt 
chiếm 52,6%. Dấu hiệu xuất huyết kết mạc chiếm 
47,4%. Có phối hợp rách phần mềm gặp 42,1%,  

- Về triệu chứng X –quang: chẩn đoán gãy xương 
GMCT chủ yếu dựa vào phim Blondeaux, Hirtz, 
Panorama.,đặc biệt là phim CT - Scanner thấy 100% 
số trường hợp 

Hầu hết các trường hợp đều thấy cả mất liên tục 
xương và mờ xoang hàm mặt gặp 78,9%. Chỉ có mất 
liên tục xương hoặc mờ xoang hàm chiếm tỷ lệ nhỏ 
15,8% và 5,3%. 

- Về phân loại gãy xương GMCT:  
 Phân loại gãy xương GMCT: Kết quả gãy xương 

GMCT không di lệch và gãy thân xương gò má xoay 
ra ngoài chiếm tỷ lệ cao nhất là 31,6%; gãy thân 
xương gò má không bị xoay chiếm 21,1%, gãy thân 
xương gò má xoay vào trong chiếm 5,3%, gãy phức 
tạp xương gò má chiếm 10,5%, không có gãy cung 
tiếp đơn thuần. 

Kết luận: - Gãy xương GMCT gặp ở bên trái nhiều 
hơn bên phải bên tr i̧ chiếm 73.68% bên phải chiếm 
21,1%. Dấu hiệu lâm sàng có giá trị: đau chói khi ấn 
vào điểm gẫy, sưng nề tại chỗ, bầm tím quanh mắt. 
Hình thái tổn thương gãy xương GMCT 52,3% tổn 
thương xương GMCT là thân xương không bị xoay 
26,3% là thân xương GMCT bị xoay ra ngoài. Hình ảnh 
X - quang thấy rõ trên phim Blondeau và Hirtz đặc biệt 
là phim CT - Scanner thấy 100% số trường hợp. 

Từ khóa: Đặc điểm lâm sàng, X quang, loại gãy 
xương gò má cung tiếp,  

summary 
Objectives: Describe the clinical features, 

radiological in zygomatic fracture patients treated with 
absorbable plates at the National Hospital of Odonto -
Stomalogy - Hanoi and Faculty of maxillofacial surgery in 
Vietnam-Cu Ba-Hanoi Hospital. 

Method: Study cases of zygomatic fracture which 
were operated in bioabsorbable plates for own 
convenience sampling technique (19 patients) in order to 
describe the clinical features, radiological and fracture 
patterns by information from medical records, direct 
research form and by classification of Knight-
North. Clinical: flat concave zygoma bone sign takes up 
57.89%, followed by signs of loss of continuity orbital 
contour accounts for 52.6%. Signs of hemorrhagic 
conjunctivitis accounts for 47.4%. Collaboration with 
laceration wound stands at 42.1%. X-ray: Zygomatic 
arch fracture diagnosis is mainly based on the firm 
Blondeaux, Hirtz, Panorama, especially with firm CT – 
Scanner, 100% of the cases are visible. Most cases 
show both loss continuous bone contour and fuzz sinus, 
standing at 78.9%. Only the continuous loss of bone or 
fuzz sinus take up a smaill percentage of 15.8% and 
5.3% Classification of zygomatic fractures: non-strayed 
zygomatic arch fracture and turning out body of 
zygomatic fracture make up the highest proportion of 
31.6%; not-turning-out body of zygomatic fracture is up 
to 21.1%, turning inside body of zygomatic fracture 
accounts for 5.3%, zygomatic complex fracture account 
for 10.5%, with no provision to simple arch fracture. 
Conclusion: Zygomactic arch fractures is more common 
in the left than in the right. The left is 73.68% while the 
right is 21.1%. Signs of clinical value as: painful when 

pressing on the broken point, local swelling, bruising 
around the eyes. Trauma fracture patterns: 52.3% of 
zygomatic arch fracture is the body not being rotated, 
26.3 % is the body being rotated. X – rays image seen 
on firm Blondeau and Hirtz, especially firm CT - Scanner 
show 100% of the cases. Key words: clinical features, 
radiological, zygomatic arch fracture. 

Keywords: Describe the clinical features, zygomatic 
fracture patients. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới cùng với 

sự phát triển của các ngành kinh tế là việc gia tăng 
mạnh mẽ của các phương tiện giao thông kéo theo nó 
là việc gia tăng số vụ tai nạn giao thông và do tính 
chất giao thông của nước ta chủ yếu là xe máy (hiện 
cả nước có trên 18 triệu xe máy đã đăng ký) cho nên 
số bệnh nhân chấn thương vùng hàm mặt ngày càng 
nhiều và có xu hướng nặng và phức tạp hơn. 

Xương GMCT là xương chính cấu trúc nên tầng 
giữa mặt cùng với một số xương khác hình thành ổ 
mắt và đóng vai trò chủ yếu trong việc hình thành nên 
khuôn mặt của mỗi người và là đường đi cho hai 
nhánh thần kinh cảm giác vàng gò má đồng thời là 
chỗ bám của một số cơ vùng mặt. Hình thái lâm sàng 
gãy xương GMCT là rất đa dạng phụ thuộc vào cường 
độ và hướng lực tác động vào cấu trúc giải phẫu của 
xương gò má cung tiếp, tuỳ vào mức độ nặng nhẹ di 
lệch khác nhau mà biểu hiện từ phù nề bầm tím vùng 
mi dưới gò má đến lõm bẹt biến dạng mặt hoặc khó 
há miệng, song thị. Ngoài ra còn có thể tổn thương 
phối hợp cùng các xương vùng mặt khác cũng như 
tổn thương toàn thân,gây ảnh hưởng lớn đến chức 
năng và thẩm mỹ của người bệnh. Việc phục hồi chức 
năng thẩm mỹ, khắc phục di chứng sau chấn thương 
rất phức tạp gây tốn kém nhiều thời gian và kinh phí 
cho bệnh nhân, gia đình cũng như xã hội. Do vậy, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ 
học của gãy xương gò má cung tiếp ở bệnh nhân vào 
điều trị tại bệnh viên Răng hàm mặt trung ương và 
bệnh viện Việt Nam – Cu Ba với mục tiêu sau: mô tả 
một số đặc điểm dịch tễ học gãy xương gò má cung 
tiếp ở những bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện 
Răng hàm mặt trung ương và bệnh viện Việt Nam – 
Cu Ba, tõ tháng 5/2009 đến tháng 4/2010. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Là những bệnh nhân bị gãy xương GMCT đã được 

điều trị bằng phương pháp phẫu thuật kết xương dùng 
nẹp vít tự tiêu tại khoa Chấn thương hàm mặt - Viện 
Răng Hàm Mặt Hà Nội và khoa Phẫu thuật hàm mặt 
Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu được sử dụng trong nghiên 

cứu này là nghiên cứu một loạt các trường hợp bệnh, 
nhằm mô tả những đặc điểm dịch tễ học ở những 
bệnh nhân bị gãy xương gò má cung tiếp. 

- Cỡ mẫu nghiên cứu và kỹ thuật chọn mẫu nghiên 
cứu: trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng kỹ thuật 
chọn mẫu thuận tiện với 19 bệnh nhân bị gãy xương 
gò mã cung tiếp được lựa chọn trong nghiên cứu này 
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- Phân loại gãy xương GMCT được sử dụng trong 
nghiên cứu, để phân loại gãy xương GMCT chúng tôi 
dựa vào phân loại của Kmght và Nanh Và trên thực tế 
chúng tôi chia gãy xương GMCT làm 6 loại sau: 

* Gãy cung tiếp đơn thuần: dựa vào vị trí, hình 
dáng, và số đường gãy có thể chia ra  

+ Gãy một đường hoặc nhiều đường 
+ Vị trí gãy có thể ở 113 trước, giữa, sau 
+ Hình thức di lệch có thể gặp: Gãy lõm biến dạng 

hình chữ V, gãy lồi, gãy chồng lên nhau, gãy có mảnh 
rời thứ 3 

* Gãy thân xương gò má không di lệch: những 
trường hợp này không có sự di lệch rõ ràng trên lâm 
sàng và XQ 

* Gãy thân xương gò má không bị xoay: do lực tác 
dụng thẳng vào thân xương gò má làm thân xương gò 
má xoay nhẹ ra sau, vào trong và hơi xuống dưới. 
Trên phim XQ bờ dưới ổ mắt bị khuyết nhẹ đường nối 
trán gò má có vết nứt 

* Gãy thân xương gò má xoay vào trong: do lực 
tác động mạnh vào thân xương gò má trên đường trục 
ngang làm thân xương gò má di lệch ra sau, vào 
trong và xuống dưới. Trên phim XQ bờ dưới ổ mắt bị 
di lệch xuống dưới hoặc mấu gò má hàm bị xoay ra 
ngoài hoặc thân xương gò má bị xoay vào trong tại 
chỗ khớp trán gò má 

* Gãy thân xương gò má xoay ra ngoài: do lực tác 
động lên thân xương gò má ở dưới đường trục ngang 
làm thân xương gò má di lệch vào trong, ra sau và 
lệch ra ngoài. Trên phim XQ xương gò má di lệch vào 
trong và xoay lên trên ở bờ dưới ổ mắt hoặc xoay ra 
ngoài ở khớp nối trán gò má 

* Gãy phức tạp xương gò má: thân xương gò má bị 
gãy nhiều đường 

- Kỹ thuật thu thập thông tin từ bệnh án của Khoa 
Phẫu thuật hàm mặt của bệnh viện RHM trung ương 
và bệnh viện Việt Nam – Cu Ba sang bệnh án nghiên 
cứu với các biến số kể trên. 

- Xử lý số liệu: các bệnh án được nhập trên 
chương trình EXCEL sau đó chuyển sang phần mềm 
SPSS để phân tích phân bố tần số theo các đặc điểm 
của biến số nghiên cứu. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Các biểu hiện lâm sàng 

Các biểu hiện kính về lâm sàng Số ca Tỷ lệ % 
Lõm bẹt gò má 14 73,7 

Tê môi, m  ̧bên gãy 1 5,3 
Vết thương rách phần vùng mặt 10 52,6 

Bầm tím quanh mặt, sưng nề tại chỗ 17 89,5 
Xuất huyết kết mạc 10 52,6 

Mất liên tục bờ ổ mắt 15 78,9 
Đau chói khi ấn vào điểm gãy 18 94,7 

Há ngậm miệng hạn chế 5 26,3 
Chảy máu mũi hoặc tiền đình 1 5,3 

Hạn chế vận nhãn 2 10,5 
Rối loại thần kinh V2 (nhánh dưới ổ mắt) 2 10,5 

Sai khớp 2 10,5 
Tổng số 19 100,0 

Dấu hiệu sưng nề tại chỗ, đau chói khi ấn vào 
điểm gãy, bầm tím quanh mắt, mất liên tục bờ xương, 
lõm bẹt gò má gặp ở hầu hết các bệnh nhân bị gãy 

xương GMCT, ít gặp hơn là dấu hiệu hạn chế vận 
nhãn, rối loại thần kinh V2 

Bảng 2. Hình ảnh thấy trên phim X- quang 
Triệu chứng X- quang Số trường hợp Tỷ lệ % 

Mất liên tục xương 3 15,8 
Mờ xoang hàm 1 5,3 

Mất liên tục xương- mờ xoang hàm 15 78,9 
Tổng số 19 100,0 

Hầu hết các trường hợp đều thấy cả mất liên tục 
xương và mờ xoang hàm mặt gặp 78,9%. Chỉ có mất 
liên tục xương hoặc mờ xoan hàm chiếm tỷ lệ nhỏ 
15,8% và 5,3%. 

Bảng 3. Phân loại theo vị trí gãy xương GMCT 
Vị trí gãy xương GMCT Số Lượng Tỷ lệ % 

Bên trái 14 73,6 
Bện phải 4 21,1 
Hai bên 1 5,3 
Tổng số 19 100,0 

Tỷ lệ gãy bên trái chiếm 73,6%, tỷ lệ gãy bên phải 
là 21,2% 

Bảng 4. Phân loại gãy xương GMCT 
Phân loại Số trường hợp % 

Gãy thân xương gò má không di lệch 6 31,6 
Gãy thân xương gò má không bị xoay 4 21,1 
Gãy thân xương gò má xoay vào trong 1 5,3 
Gãy thân xương gò má xoay ra ngoài 6 31,6 

Gãy phức tạp xương gò má 2 10,5 
Tổng cộng 19 100,0 

Các trường hợp gãy xương GMCT không bị xoay 
và gãy thân xương gò má xoay ra ngoài chiếm 31,6%, 
gãy thân xương không bị xoay chiếm 21,1%  

Bảng 5. Hình thái gãy cung tiếp 
Loại gãy Số ca Tỷ lệ % 

Không gãy cung tiếp 12 63,2 
Gãy lõm hình chữ V 4 21,1 

Gãy chồng mảnh gãy 2 10,5 
Gãy có mảnh gãy rời thứ 3 1 5,3 

Tổng số 19 100,0 
Không thấy di lệch cung tiếp chiếm 63,2% gãy lõm 

chữ V chiếm 21,1%, gãy chồng mảnh chiếm 10,5% 
Bảng 6. Gãy xương GMCT kết hợp với gãy xương 

hàm mặt khác 
Xương Gãy Số Lượng % 

Xương gò m  ̧đơn thuần 13 68,4 
Xương GMCT & Xương hàm trên 2 10,5 
Xương GMCT & Xương hàm dưới 2 10,5 

Xương GMCT & Xương hàm trên, hàm dưới 2 10,5 
Tổng số 19 100,0 

Gãy xương gò má đơn thuần chiếm 68,4% kế tiếp 
là gãy kết hợp với xương hàm trên, với xương hàm 
dưới và vả hai hàm chiếm đều chiếm 10,5% 

BÀN LUẬN 
- Về triệu chứng lâm sàng: các triệu chứng đau 

chói khi ấn vào điểm gẫy, sưng nề tại chỗ, bầm tím 
quanh mắt, chúng tôi gặp ở hầu hết số trường hợp. 
Dấu hiệu lõm bẹt gò má chiếm 57.89%, tiếp đến dấu 
hiệu mất liên tục bờ ổ mắt chiếm 52,6%. Dấu hiệu 
xuất huyết kết mạc chiếm 47,4%. Có phối hợp rách 
phần mềm gặp 42,1%, ngoài ra các dấu hiệu như rối 
loạn thần kinh V2, hạn chế vận nhãn... ít gặp. 
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- Về triệu chứng X –quang: chẩn đoán gãy xương 
GMCT là công việc khó khăn nếu chỉ dựa vào lâm 
sàng vì đặc điểm xương tầm giữa mặt có nhiều lớp 
chồng chéo xen kẽ các xoang, hốc tự nhiên mặt khác 
khi chấn thương gây phù nề bầm tím biến dạng làm 
cho khám lâm sàng khó khăn và thiếu chính xác. Vì 
thế chụp phim X - quang là phương pháp chẩn đoán 
hình ảnh quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị 
gãy xương GMCT. 

- Về phân loại gãy xương GMCT:  
+ Về bên tổn thương gãy xương GMCT bên trái 

gặp nhiều hơn gãy xương GMCT bên phải. Gãy bên 
trái chiếm 73.68%, gãy bên phải chiếm 21,05%. 

+ Phân loại gãy xương GMCT: dhúng tôi dựa vào 
phân loại của Knight & Nanh (1960), kết quả gãy 
xương GMCT không di lệch và gãy thân xương gò m  ̧
xoay ra ngoài chiếm tỷ lệ cao nhất là 31,6%; gãy thân 
xương gò má không bị xoay chiếm 21,1%, gãy thân 
xương gò má xoay vào trong chiếm 5,3%, gãy phức 
tạp xương gò má chiếm 10,5%, không có gãy cung 
tiếp đơn thuần. 

Bảng 7. So sánh về phân loại gãy xương GMCT 
giữa các tác giả 

 Trương 
Mạnh Dũng 

Nguyễn 
Quốc Trung 

Knight 
& North 

Nguyễn 
Danh Toản 

Gãy không  
di lệch 3,6% 19,0% 6,0% 31,6% 

Gãy thân 
xương không 

bị xoay 
30,2% 32,2% 33,0% 21,1% 

Gãy thân 
xương xoay 
vào trong 

19,6% 9,9% 11,0% 5,3% 

Gãy thân 
xương xoay 

ra ngoài 
16,2% 14,0% 22,0% 31,6% 

Gãy nhiều 
đường 17,8% 15,6% 18,0% 10,5% 

- Về gẫy xương GMCT kết hợp với xương hàm 
mặt: trong nghiên cứu này của chúng tôi gãy xương 
GMCT đơn thuần chiếm 63,2%; gãy xương GMCT kết 
hợp với xương hàm trên chếm 21,1% so với Trương 
Mạnh Dũng là 33,5%. Trần Văn Trường và 31,3%. 

Bảng 8. Tỷ lệ gãy xương GMCT phối hợp với 
xương hàm trên so với tác giả khác. 

TT Tác giả Tỷ lệ P 
1 Trương Mạnh Dũng 33,5% 0,26 
2 Trần Văn Trường 31,3% 0,30 
3 Nguyễn Danh Toản 21,1%  
Sự khác biệt của chúng tôi so với các tác giả khác 

là không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Gãy xương 
GMCT kết hợp với xương hàm dưới chiếm 15,5%. 

KẾT LUẬN 
- Gãy xương GMCT gặp ở bên trái nhiều hơn bên 

phải bên trái chiếm 73,68% bên phải chiếm 21,1% 
- Dấu hiệu lâm sàng như đau chói khi ấn vào điểm 

gẫy, sưng nề tại chỗ, bầm tím quanh mắt gặp ở hầu 
hết các bệnh nhân 

- Hình thái tổn thương gãy xương GMCT 52,3% 
tổn thương xương GMCT là thân xương không bị xoay 
26,3% là thân xương GMCT bị xoay ra ngoài 

- Hình ảnh X - quang thấy rõ trên phim Blondeau 
và Hirtz đặc biệt là phim CT - Scanner thấy 100% số 
trường hợp 
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DỊ DẠNG MẠCH MÁU TỦY: ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN DIỄN TIẾN LÂM SÀNG  

TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM. 
 

Trần Quốc Tuấn - Đại học Y Dược Tp HCM 
Tóm tắt 
Mục tiêu: nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng dị 

dạng mạch máu tủy (DDMMT) tại BV Đại Học Y Dược 
Tp. HCM (BV §HYD). 

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu mô tả hàng 
loạt ca, mẫu bao gồm các BN được chẩn đoán 
DDMMT tại BV ĐHYD Tp. HCM từ 2008-2010. Thang 
điểm Aminoff-Logue được dùng để lượng giá lâm 
sàng BN. 

Kết quả: Mẫu thu thập gồm 34 BN DDMMT. Kết 
quả cho thấy: 

DDMMT nói chung gặp ở nam nhiều hơn nữ với tỷ 
lệ nam:nữ = 1,8:1, và thường gặp ở lứa tuổi trung 
niên. 53% BN nhập viện do rối loạn đi tiểu, 44% nhập 
viện do yếu liệt chi. Thời gian diễn tiến bệnh trung 
bình là 6 tháng. 

Các DDMMT type 1 hầu hết diễn tiến từ từ, trong 
khi các type khác có 30% khởi phát cấp tính. Hầu hết 
các BN có yếu liệt 2 chân lúc nhập viện (94%), 83% 
có rối loạn đi tiểu và 76% có rối loạn cảm giác. Đa 


